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Luật pháp về quan hệ vợ chồng ở Việt Nam
giai đoạn đầu thế kỷ XX đến 1945

Sau khi Pháp xâm chiếm hoàn toàn Việt Nam, giai đoạn đầu của thời
kỳ Pháp thuộc, Việt Nam vẫn áp dụng tài liệu căn bản trong nền pháp luật
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Tóm tắt: Thông qua việc tổng hợp phân tích tài liệu về luật
pháp Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX đến năm1945, bài viết
dưíi đây xem xét, đánh giá pháp luật về quan hệ vợ chồng trong
thời kỳ này, đi sâu phân tích các vấn đề: quyền kết hôn/ly hôn
và quan hệ sở hữu tài sản của ngưêi vợ và ngưêi chồng trong hôn
nhân. Giai đoạn này Việt Nam ®ưîc chia thành 3 Kỳ (miền), và
mỗi Kỳ áp dụng một đạo luật khác nhau. Luật pháp về kết
hôn/ly hôn ở Nam Kỳ có nhiều tiến bộ hơn so với Trung Kỳ và
Bắc Kỳ do luật ®ưîc dựa theo luật của Pháp, tuy nhiên, nhìn
chung vẫn bảo vệ mô hình gia đình phụ quyền, trong đó, ngưêi
chồng chiếm giữ nhiều quyền hành và ngưêi vợ bị phụ thuộc vào
ngưêi chồng. Pháp luật về sở hữu tài sản giai đoạn đầu thế kỷ
XX áp dụng Bộ luật Gia Long, xoá bỏ mọi quyền sở hữu tài sản
của ngưêi vợ, làm ngưêi vợ lệ thuộc kinh tế hoàn toàn vào ngưêi
chồng và gia đình ngưêi chồng. Giai đoạn 1930-1945, luật về tài
sản ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ có một số tiến bộ hơn Nam Kỳ, ngưêi
vợ Bắc Kỳ và Trung Kỳ có ®ưîc một số quyền quản lý về tài sản. 
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Kết hôn; Ly hôn; Sở hữu; Tài sản; Giai đoạn đầu thế kỷ XX-1945.



triều Nguyễn là “Hoàng Việt luật lệ” tức là Bộ luật Gia Long (Huỳnh
Công Bá, 2005: 20). Năm 1883 ngưêi Pháp ban hành Dân luật Giản yếu
tại Nam Kỳ, dựa trên luật pháp của nưíc Pháp (Vũ Ngự Chiêu, 1984). Tại
Bắc Kỳ thi hành Dân luật Bắc Kỳ từ năm 1931, dùng bộ luật Gia Long
nhưng sửa đổi theo thích ứng của chính quyền Pháp, và tại Trung Kỳ áp
dụng Hoàng Việt Trung Kỳ hộ luật từ năm 1936, dùng Bộ luật Gia Long
có bổ sung với hình luật và dân luật của Pháp (Phan Đăng Thanh, Trư¬ng
Thị Hòa, 2012: 39). 

Như vậy, trong giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến 1945, nưíc ta có 2 giai
đoạn pháp luật: giai đoạn đầu đến năm 1930 thi hành bộ luật “Hoàng Việt
luật lệ”; giai đoạn 1930-1945 luật pháp mỗi miền áp dụng một bộ luật
khác nhau. Vì cùng có nền móng cơ bản từ Bộ luật Gia long, nên thực tế
luật ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ có nhiều nét tư¬ng đồng, nhất là luật về hôn
nhân và quan hệ vợ chồng.

1. Luật pháp về hôn nhân

Do điều kiện lịch sử, giai đoạn này ở Việt Nam có sự thay đổi luật
pháp, và mỗi miền áp dụng một đạo luật khác nhau, do đó, luật định về
quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng cũng khác nhau.

1.1. Quy định về kết hôn

Luật pháp phong kiến không quy định căn cứ để kết hôn. Việc kết hôn
®ưîc phó mặc theo hư¬ng ưíc của từng làng, do vậy không giống nhau.

Trong việc kết hôn của đôi vợ chồng, vai trò của gia tộc tư¬ng đối lớn,
đời sống cá nhân bị can thiệp khá sâu. Cụ thể, việc kết hôn cần có sự ưng
thuận của đôi nam - nữ, và không thể thiếu sự đồng ý của cha mẹ. Nếu ý
kiến cha mẹ không đồng nhất thì phải theo ý kiến cha. Nếu cha mẹ đã mất
thì cần có sự đồng ý của ông bà nội. Nếu không còn ông bà nội thì hỏi ý
kiến chú bác, tiếp theo là cô hoặc bác gái, tiếp nữa là các anh. Đến đây,
nếu dưíi 21 tuổi thì cần có sự đồng ý của hội đồng gia tộc. Phụ nữ góa
chồng tuy đã đủ tuổi trưëng thành, nhưng nếu muốn tái giá cần xin ý kiến
bố mẹ chồng (nếu đang sống chung với bố mẹ chồng), hoặc bố mẹ đẻ (nếu
đã về nhà sống cùng bố mẹ đẻ) (Phan Đăng Thanh, Trư¬ng Thị Hòa, 2012:
41).

Tư liệu của Đào Duy Anh thì cho ta thấy việc hôn nhân chính là để duy
trì gia thống, cho nên việc hôn nhân là việc chung của gia tộc chứ không
phải việc riêng của con cái. Bởi vậy, việc định vợ gả chồng cho con cái là
quyền của cha mẹ, chứ con cái chỉ biết phụng mệnh mà thôi. ái tình của
con cái, cha mẹ không cần biết đến, chỉ cốt ®ưîc nơi xứng đáng, chọn
®ưîc nơi “môn đăng hộ đối” thì cha mẹ hai bên trai gái nhờ mối lái điều
đình mà đính hôn (Đào Duy Anh, 1992:123-124). Trên thực tế, thời đó
nhiều cặp vợ chồng ®ưîc “cha mẹ đặt chỗ”, họ không biết tới tình yêu là

4 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 25, số 6, tr. 3-11



gì nhưng vẫn sống hạnh phúc, họ vẫn có thể tìm thấy tình yêu, nuôi dưìng
nó trong cuộc sống vợ chồng. 

Khi Pháp áp dụng chế độ thuộc địa ở Việt Nam, vai trò của ngưêi phô
nữ thuộc địa có thể ®ưîc pháp luật quy định ở các mức độ khác nhau giữa
các vùng miền, nhưng về cơ bản gần như không thay đổi so với pháp luật
thời phong kiến, thể hiện rõ ở điểm: hôn nhân không hoàn toàn tự nguyện,
một chồng nhiều vợ, vợ chồng không bình đẳng” (Phan Đăng Thanh,
Trư¬ng Thị Hòa, 2012: 40); ngưêi phụ nữ đã lấy chồng thì không có năng
lực hành vi dân sự, giống như ngưêi chưa thành niên, khi đó, chồng sẽ đại
diện vợ ở mọi mặt, trừ khi vợ bị truy tố về hình sự (Phan Đăng Thanh,
Trư¬ng Thị Hòa, 2012: 44-45).

Luật pháp không quy định rõ về kết hôn lần đầu, nhưng có những quy
định rõ ràng về tái hôn. Ngưêi nam giới và phụ nữ trong một số trưêng
hợp ®ưîc phép tái hôn theo luật định. Trưêng hợp chồng hoặc vợ mất, Dân
luật Bắc và Dân luật Trung cấm kết hôn khi đang để tang chồng (27 tháng,
tức là tư¬ng ®ư¬ng với thời gian để tang cha mẹ), và tang vợ (12 tháng)
(Phan Đăng Thanh, Trư¬ng Thị Hòa, 2012: 43). Chịu ảnh hưëng từ luật
của Pháp, trong khi Dân luật Bắc và Dân luật Trung cấm kết hôn khi đang
để tang cha mẹ (27 tháng), thì Dân luật giản yếu không có điều cấm này
(Phan Đăng Thanh, Trư¬ng Thị Hòa, 2012: 42). Dân luật Giản yếu (Nam
Kỳ) chỉ cấm ngưêi vợ ®ưîc kết hôn sau khi chồng mất ít nhất 10 tháng,
còn ngưêi chồng có quyền lấy vợ ngay sau khi vợ mất (Phan Đăng Thanh,
Trư¬ng Thị Hòa, 2012: 43). Dân luật giản yếu Nam Kỳ không có ghi nhận
về hôn ưíc còng như vấn đề tài sản vợ chồng, tuy nhiên án lệ ở Nam Kỳ
trong thời kỳ này lại “luôn luôn nhắc lại nguyên tắc tự do lập hôn ưíc mà
các tòa án Pháp coi là lẽ ®ư¬ng nhiên ®ưîc áp dụng trong khi không có
luật viết” (Đỗ Trinh Huệ, 2006: 213).

Giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến 1945, luật pháp cho phép và công nhận
việc lấy vợ lẽ. Về mặt pháp luật, Luật Gia Long cho phép ngưêi chồng
®ưîc lấy vợ lẽ. Vợ lẽ ®ưîc ®ưa về nhà chỉ khi có sự chấp thuận của vợ cả,
nhưng ở thời kỳ đó, thưêng ngưêi vợ cả còn chủ động đi hỏi vợ lẽ cho
chồng, nhất là trong trưêng hợp không thể sinh con trai, do quan niệm xã
hội về vai trò kết hôn phần nhiều là để duy trì nòi giống (Đào Duy Anh,
1992:125). Quy định của Bộ Dân luật Bắc và Bộ Dân luật Trung cho phép
lấy vợ lẽ và hợp pháp hóa tư cách của ngưêi vợ lẽ (thứ thất), quyền lợi các
con của ngưêi vợ lẽ cũng có nhiều tiến bộ so với trưíc. Mặc dù sự xuất
hiện của vợ lẽ cần sự đồng ý của vợ cả (chính thất), nhưng chính sự công
nhận của pháp luật đã góp phần củng cố chế độ đa thê ở Việt Nam (Đỗ
Trinh Huệ, 2006: 213; Phan Đăng Thanh, Trư¬ng Thị Hòa, 2012: 105).
Dân luật Giản yếu (Nam kỳ) không quy định về điều này.

1.2. Quy định về ly hôn, ly thân

Bộ luật Gia Long (®ưîc thi hành ở Bắc Kỳ từ đến năm 1931 và Trung
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Kỳ đến năm 1936)

Trong cổ luật Việt Nam, căn cứ ly hôn, ®ưîc gọi là duyên cớ ly hôn, và
chóng mang đậm tư tưëng Nho giáo: bảo vệ quyền lợi của gia đình phụ
quyền, của gia tộc nhà chồng hơn là vì quyền lợi cá nhân, nhất là lợi ích
của ngưêi vợ trong gia đình. Luật Gia Long cũng chịu ảnh hưëng nặng nề
từ văn hoá truyền thống và tư tưëng nho giáo nên tư tưëng đạo luật thể
hiện rõ nét sự bất bình đẳng giới trong quan hệ giữa vợ và chồng. Duyên
cớ ly hôn trong Bộ luật Gia Long ®ưîc chia ra làm ba loại: rẫy vợ (bỏ mặc
vợ), ly hôn bắt buộc, và ly hôn thuận tình. 

Rẫy vợ là trưêng hợp ngưêi chồng đơn phư¬ng bỏ mặc vợ ngoài tầm
kiểm soát của các thiết chế xã hội. Điều 108 Bộ luật Gia Long nêu rõ bảy
trưêng hợp ngưêi chồng ®ưîc phép rẫy vợ: không có con, dâm đãng,
không thờ bố mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, và bị ác tật. Có
thể thấy rằng mọi lý do bỏ vợ đều quy về lỗi của ngưêi vợ, hoặc nếu không
phải lỗi do ngưêi vợ gây ra thì vẫn bị coi là nguyên nhân làm ảnh hưëng
tới gia đình nhà chồng. Quy định của điều luật này làm cho số phận ngưêi
phụ nữ bị lệ thuộc vào ý chí và sự đánh giá của ngưêi chồng và của gia
đình ngưêi chồng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, luật cũng ®ưa ra ba trưêng hợp “tam bất khứ”
ngưêi chồng không ®ưîc bỏ vợ kể cả khi ngưêi vợ phạm phải lỗi trên: vợ
đã để tang nhà chồng ®ưîc ba năm, vợ chồng lấy nhau từ khi nghèo hèn
nhưng nay đã trở nên giàu có, và khi lấy nhau vợ không còn bà con họ
hàng (nếu bỏ vợ thì vợ không có nơi nư¬ng tựa). Trong các trưêng hợp
này, mặc dù ngưêi chồng không thể bỏ vợ vẫn có một giải pháp khác là
“đa thê” (Đỗ Trinh Huệ, 2006: 213) tức là chồng ®ưîc lấy vợ lẽ. Ngoài ra,
nếu ngưêi vợ mắc phải tội “thông gian” (tức là ngoại tình) thì không ®ưîc
coi là nằm trong ba trưêng hợp trên, trong khi đó ngưêi chồng ngoại tình
không bị coi là có tội (Phan Đăng Thanh, Trư¬ng Thị Hòa, 2012: 105).

Duyên cớ ly hôn “rẫy vợ” như vậy thể hiện rõ sự bất bình đẳng giới đối
với ngưêi vợ trong gia đình. Pháp luật trao cho ngưêi chồng có quyền
đánh giá và quyết định số phận của ngưêi vợ, từ đó làm ngưêi vợ lệ thuộc
vào ngưêi chồng và gia đình nhà chồng. Nâng cấp thêm sự bất bình đẳng
nữa - văn hoá truyền thống thể hiện rõ sự phân biệt nam nữ: ngưêi con trai
®ưîc coi là có giá trị, còn ngưêi vợ có nhiệm vụ phải sinh ra con trai cho
gia đình nhà chồng, nếu ngưêi vợ không làm tròn nhiệm vụ này, họ sẽ bị
áp lực văn hoá dẫn tới phải tìm kiếm ngưêi làm giúp mình.

Ly hôn bắt buộc: khi các điều kiện hôn nhân bị vi phạm thì vợ chồng
®ưîc/buéc phải ly hôn. Ví dụ, điều 108 trong luật Gia Long có quy định
“nếu ngưêi chồng mất tích hoặc bỏ trốn ba năm không về thì ngưêi vợ
®ưîc trình quan xin phép cải giá, và nhà vợ không phải hoàn lại đồ sÝnh
lÔ”. Hay khi vợ chồng phạm phải điều “nghĩa tuyệt” (vợ mưu sát chồng,
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chồng bán vợ…) thì buộc phải ly hôn. Nếu ngưêi vợ phạm phải nghĩa
tuyệt thì chồng buộc phải ly hôn, nếu không ly hôn sẽ bị phạt 80 trưîng
– điều này thể hiện sự bất bình đẳng trong cách nhìn nhận địa vị ngưêi
phụ nữ trong xã hội.

Thuận tình ly hôn: Điều 108 luật Gia Long quy định “nếu vợ chồng
trẹo ý không vui nhau, cả hai đều muốn ly dị, tình thì không hợp, ân đã lìa
thì không thể nào hòa lại ®ưîc, cho phép họ ly dị, không bị tội”. Thoạt
nhìn thì quy định này có tính nhân văn, và ngưêi vợ cũng có quyền chủ
động ly hôn ngang với ngưêi chồng, nhưng nhìn lại giai đoạn lịch sử xã
hội thời đó, ngưêi nắm kinh tế chủ yếu là ngưêi chồng, nếu không có quy
định nào đảm bảo kinh tế cho ngưêi phụ nữ thì số phận của họ sau ly hôn
sẽ hết sức bấp bênh. 

Bộ Dân luật Bắc và Bộ Dân luật Trung (®ưîc thi hành ở Bắc Kỳ giai
đoạn 1931-1945 và Trung Kỳ giai đoạn 1936-1945)

Về vấn đề ly hôn, Bộ Dân luật Bắc Kỳ và Trung Kỳ quy định về việc
giải quyết ly hôn trên cơ sở xác định lỗi của vợ và chồng: Điều 118 của
Dân luật Bắc Kỳ quy định ngưêi chồng có thể xin ly hôn vợ khi: vợ phạm
gian, vợ bỏ nhà chồng mà đi, vợ tuy biết phải về mà không về nhà chồng,
vợ thứ đánh/chửi/tệ bạc với vợ chính. 

Điều 119 quy định ngưêi vợ ®ưîc phép xin ly hôn khi: chồng không
làm đúng nghĩa vụ đã cam đoan sau khi kết hôn, chồng bỏ nhà đi quá hai
năm không có cớ gì chính đáng, và không lo liệu việc nuôi sống vợ con… 

Như vậy, vấn đề ly hôn vẫn ®ưîc xây dựng trên nền tảng Nho giáo và
một phần nhỏ dựa theo Dân luật của Pháp (1804) khi coi hôn nhân là một
hợp đồng do Dân luật điều chỉnh. So với các luật pháp giai đoạn trưíc đó,
luật pháp giai đoạn này thể hiện sự bình đẳng hơn, bớt gây thiệt thòi cho
ngưêi vợ trong gia đình.

Bộ Dân luật Trung Kỳ và bộ Dân luật Bắc Kỳ không quy định về vấn
đề ly thân.

Dân luật Giản yếu (®ưîc thi hành ở Nam Kỳ từ 1883 đến 1945)

VÒ ly thân, ngưêi Pháp đã quy định chế định ly thân ở bộ Dân luật Giản
yếu 1883 theo Bộ luật Dân sự 1804 của Pháp và áp dụng ở Nam Kỳ (lúc
đó ®ưîc coi là lãnh thổ hải ngoại của Pháp). Chế định ly thân ở Pháp vốn
xuất phát từ việc nhằm đáp ứng yêu cầu của những đôi vợ chồng theo đạo
Thiên chúa không thể ly dị. Về sau, chế định ly thân còn ®ưîc coi như là
một giải pháp nhằm giúp cho đôi vợ chồng có cơ hội hòa giải đoàn tụ với
nhau, nếu vẫn không đoàn tô ®ưîc thì mới ly hôn.

Sự bất bình đẳng vợ chồng, đề cao quyền của ngưêi chồng thể hiện
trong Dân luật Giản yếu: quyền xin ly hôn chỉ do ngưêi chồng quyết định,
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tuy nhiên, có áp dụng chế độ “tam bất khứ” để hạn chế quyền ly hôn của
ngưêi chồng, còn ngưêi vợ không có quyền xin ly hôn (Đỗ Trinh Huệ,
2006: 213).

Như vậy, trên cơ sở xem xét những đánh giá về quan hệ hôn nhân giữa
vợ và chồng của luật pháp ®ưîc áp dụng tại Việt Nam trong thời kỳ từ đầu
thế kỷ XX đến 1945, chúng tôi ®ưa ra một vài nhận xét sau:

- Pháp luật thời kỳ này tuy đã chịu ảnh hưëng của tư tưëng phư¬ng
Tây nhưng vẫn chịu ảnh hưëng của chế độ phong kiến.

- Luật pháp ®ưîc thi hành ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ có sự thay đổi trong
những năm 1930. Các điều luật mới ®ưîc thi hành tuy vẫn còn hạn chế sự
phát triển của phụ nữ, nhưng đã có một số tiến bộ so với thời kỳ trưíc, đã
®ưîc lồng ghép một số tư tưëng tiến bộ của luật pháp nưíc Pháp. Đây có
thể là do sự tác động của những phong trào chính trị, xã hội diễn ra ở Việt
Nam giai đoạn này.

- Nhìn từ góc độ bình đẳng giới, luật pháp liên quan đến hôn nhân và
quan hệ vợ chồng ®ưîc thi hành ở Nam Kỳ có nhiều tiến bộ hơn so với
Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Luật này ®ưîc dựa theo luật của Pháp do vậy có sự
tiến bộ hơn so với luật ®ưîc thi hành ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ dựa theo luật
pháp của chế độ phong kiến. Tuy nhiên, tư tưëng phong kiến vẫn còn hiện
hữu trong luật, tư tưëng chủ nghĩa thực dân tuy có tiến bộ, nhưng vÉn
chưa thực sự mang lại bình đẳng giới. Trong thời kỳ này, ngưêi phụ nữ ở
Việt Nam vẫn bị thiệt thòi nhiều so với nam giới.

2. Luật pháp về tài sản của vợ và chồng

Sự bình đẳng thực sự trong quan hệ vợ chồng phụ thuộc trưíc tiên vào
sự bình đẳng trong quan hệ tài sản. Trong gia đình có xu hưíng ai nắm
quyền về tài sản, ngưêi đó giữ quyền quyết định, điều chỉnh mọi vấn đề
của gia đình. Do đó, khi ngưêi phụ nữ ®ưîc bình đẳng với chồng về quyền
tài sản thì đó chính là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự bình đẳng trong
các quan hệ khác trong quan hệ vợ chồng.

Vấn đề tài sản ®ưîc quy định trong Bộ luật Gia Long

Điều 76 của luật quy định rằng tất cả các tài sản của vợ đều ®ưîc nhập
vào gia sản của chồng, và ngưêi chồng có toàn quyền quyết định đối với
tài sản của cả gia đình. Như vậy ngưêi phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ không
có của cải riêng, hệ quả ®ư¬ng nhiên là thân phận ngưêi vợ bị lệ thuộc vào
ngưêi chồng.

Khi ngưêi chồng còn sống, tài sản làm ra thuộc sở hữu của nhà chồng;
khi chồng chết, tài sản thuộc về con cái và gia đình, dòng họ nhà chồng,
do vậy, ngưêi vợ từ khi lấy chồng đến khi chết hoàn toàn không có quyền
quyết định về tài sản. Theo luật định, ngưêi vợ hoàn toàn trắng tay khi lấy
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chồng, và như vậy, họ sẽ bị lệ thuộc hoàn toàn vào chồng và nhà chồng.

Trên luật pháp là thế nhưng trên thực tế giai đoạn lúc bấy giờ thì lại có
nhiều điểm khác. Tác giả Đào Duy Anh cho rằng theo pháp luật (Luật Gia
Long) thì ngưêi chồng có quyền dùng của cải của vợ mà vợ không bao giờ
®ưîc kiện chồng, nhưng theo phong tục thì chồng chỉ ®ưîc quản lý của
cải ấy, nếu muốn cát nhưîng thì phải có vợ thuận tình. Nếu như chồng tự
tiện bán tài sản của vợ thì cha mẹ vợ có thể truy tố, cho nên những tài sản
ấy bán mà vợ không ký tên hay điểm chỉ vào văn kế thì không ai dám mua
(Đào Duy Anh, 1992:118).

Vấn đề tài sản trong Dân luật Giản yếu (Nam Kỳ)

Dân luật Giản yếu chỉ có các quy định về hôn nhân và tử hệ, chứ không
nói đến tài sản giữa vợ và chồng; mối quan hệ tài sản ®ưîc xử lý dựa trên
án lệ. án lệ thời kỳ này không công nhận chế độ tài sản chung, mà tài sản
thuộc chủ sở hữu duy nhất là ngưêi chồng (Phan Đăng Thanh, Trư¬ng Thị
Hòa, 2012: 45), tức là về cơ bản không có gì thay đổi so với Luật Gia
Long. Ngưêi phụ nữ, do vậy sau khi lấy chồng trở thành “vô năng lực hành
vi”. Tuy án lệ không công nhận ngưêi vợ có của riêng, nhưng lại công
nhận một số trưêng hợp đặc biệt: tư trang của vợ, tài sản ngưêi cho hoặc
thừa kế, các bất động sản thuộc sở hữu của ngưêi vợ.

Chính vì Dân luật Giản yếu không thừa nhận chế độ cộng đồng tạo sản
nên vấn đề chia tài sản trong mọi trưêng hợp không ®ưîc đề cập tới. 

Vấn đề tài sản trong Bộ Dân luật Bắc (Bắc Kỳ) và Bộ Dân luật
Trung (Trung Kỳ)

Bộ Dân luật Bắc và Bộ Dân luật Trung đã sao chép những nguyên tắc
cơ bản của Bộ luật Dân sự Pháp như: quyền tự do lập hôn ưíc và tính chất
không thay đổi của chế độ hôn sản:

Điều 104 Tiết thứ IV thiên thứ V quyển thứ nhất Dân luật Bắc qui định
rằng: “Về ®ưêng tài sản, pháp luật chỉ can thiệp đến toàn thể vợ chồng là
khi nào vợ chồng không có tùy ý lập ưíc riêng với nhau mà thôi, miễn là
ưíc riêng ấy không ®ưîc trái với phong tục và trái với quyền lợi ngưêi
chồng là ngưêi chủ trư¬ng trong đoàn thể”. 

Trong Điều 104, 105, 106, 107, 108, 109 Bộ Dân luật Bắc Kỳ (1931)
và Điều 102, 103, 104, 105, 106, 107 Bộ Dân luật Trung Kỳ (1936) đã quy
định cho vợ chồng ®ưîc tù do lập hôn ưíc; chế độ hợp nhất tài sản chỉ đặt
ra khi vợ chồng không lập hôn ưíc. Đối với tài sản chung (của cải của hai
vợ chồng có ®ưîc trong thời kỳ hôn nhân), ngưêi vợ ®ưîc đặt ngang hàng
với ngưêi chồng trong việc sử dụng và định đoạt, nhưng tùy công việc mà
quyền hạn khác nhau. Ví dụ, trong công việc mà một trong hai ngưêi có
thể làm một mình thì quyền quản lý của ngưêi chồng sẽ cao hơn so với
ngưêi vợ, trong công việc ngưêi chồng có thể làm một mình thì ngưêi vợ

Phí Hải Nam 9



muốn làm phải ®ưîc sự cho phép của ngưêi chồng, còn trong công việc
mà hai vợ chồng phải cùng nhau làm thì việc định đoạt phải có sự ưng
thuận của cả hai bên. Như vậy, pháp luật đã quan tâm tới quyền của ngưêi
phụ nữ hơn, tuy nhiên, vai trò của ngưêi phụ nữ vẫn thấp hơn so với ngưêi
chồng trong quyền hạn đối với tài sản chung, thậm chí về cơ bản, quyền
quản lý vẫn nghiêng về ngưêi chồng (Phan Đăng Thanh, Trư¬ng Thị Hòa,
2012: 45).

Trưêng hợp hai bên ly hôn, theo Dân luật Bắc, nếu vợ chồng có con thì
tài sản chung không ®ưîc chia đôi, mà ngưêi vợ chỉ ®ưîc chia một phần
tùy theo mức độ đóng góp của ngưêi vợ. Nếu “phạm gian” mà ly hôn thì
phần ®ưîc nhận sẽ bị giảm đi một nửa. Nếu ngưêi vợ ly hôn mà không có
con thì sẽ ®ưîc lấy lại phần của mình và một nửa tài sản chung. Trưêng
hợp một trong hai bên chết trưíc, thì Dân luật Bắc Kỳ quy định không
chia mà giữ nguyên tài sản chung, trừ khi ngưêi vợ còn sống mà cải giá.
Rõ ràng, Luật Bắc tiến bộ hơn Dân luật Giản yếu Nam Kỳ, nhưng quyền
lợi nhận tài sản ®ưîc ®ưa lên hay bị giảm xuống hoàn toàn nhìn vào đối
tưîng phụ nữ và khả năng đáp ứng các điều kiện của ngưêi vợ, trong khi
quyền lợi của ngưêi chồng giữ nguyên trong mọi trưêng hợp.

Đối với tài sản riêng (tức là động sản và bất động sản mà mỗi ngưêi đã
có sẵn trưíc khi kết hôn) thì tài sản đó sẽ thuộc sở hữu riêng của ngưêi
đó. Tuy nhiên, các quy định về tài sản riêng vẫn mang tính tục lệ, chứ chưa
tách bạch cụ thể quyền và nghĩa vụ đối với loại tài sản này.

Trưêng hợp vợ qua đời trưíc thì ngưêi chồng sẽ nắm toàn quyền với
cả tài sản chung và tài sản riêng của vợ. Trưêng hợp chồng mất trưíc thì
ngưêi vợ sẽ quản lý tài sản và hưëng hoa lợi từ tài sản của chồng. Quyền
lợi này của ngưêi vợ sẽ không còn nếu tái giá hoặc vưíng phải các tội hèn
hạ, xấu xa… (Phan Đăng Thanh, Trư¬ng Thị Hòa, 2012: 45).

Trưêng hợp vợ thứ ở chung nhà với chồng và vợ cả thì tất cả tài sản
trong nhà thuộc sở hữu chung của chồng và vợ cả, thuộc quyền quyết định
của chồng. Nếu ngưêi vợ thứ ở riêng thì có quyền với tài sản riêng của
mình (Phan Đăng Thanh, Trư¬ng Thị Hòa, 2012: 45).

Vấn đề tài sản trong luật Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến năm
1945, như vậy, thưêng gây bất bình đẳng với ngưêi phụ nữ. Các luật pháp
như Luật Gia long và Giản yếu luật hoá sự trắng tay của phụ nữ, từ đó làm
cho họ bị lệ thuộc rất lớn vào ngưêi chồng và gia đình, họ hàng ngưêi
chồng. Trong vấn đề tài sản, Dân luật Giản yếu (Nam Kỳ) gây ra sự bất bình
đẳng đối với ngưêi vợ nhiều hơn so với bộ Dân luật Bắc và Dân luật Trung.

3. Một vài nhận xét

Do việc Việt Nam chia thành 3 Kỳ và áp dụng các chính sách, luật pháp
khác nhau, cho nên luật pháp về hôn nhân và gia đình của Việt Nam giai
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đoạn này cũng ®ưîc áp dụng khác nhau ở 3 Kỳ của đất nưíc.

Pháp luật về hôn nhân và quan hệ vợ chồng trong giai đoạn từ đầu thế
kỷ XX đến năm 1930 ®ưîc phản ảnh qua sách báo, tạp chí thể hiện sự ảnh
hưëng nặng nề của tư tưëng phong kiến. Luật pháp vẫn bảo vệ mô hình
gia đình phụ quyền, trong đó, ngưêi chồng chiếm giữ nhiều quyền hành
và ngưêi vợ bị phụ thuộc vào ngưêi chồng. Giai đoạn 1930-1945 do ảnh
hưëng của các phong trào chính trị, xã hội, pháp luật về quan hệ hôn nhân,
vợ chồng trong gia đình có sự cải thiện hơn so với luật pháp phong kiến
trưíc đó, tuy nhiên, vẫn gây nhiều sự bất bình đẳng đối với phụ nữ. Trưíc
năm 1945, luật pháp Việt Nam công nhận và bảo vệ chế độ đa thê.

Về pháp luật về sở hữu tài sản, giai đoạn đầu thế kỷ XX nưíc Việt Nam
phong kiến áp dụng Bộ luật Gia Long xoá bỏ mọi quyền sở hữu tài sản của
ngưêi vợ, làm ngưêi vợ lệ thuộc kinh tế hoàn toàn vào ngưêi chồng và gia
đình ngưêi chồng. Giai đoạn 1930-1945, luật pháp về tài sản ®ưîc áp
dụng khác nhau ở 3 Kỳ. Luật về tài sản ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ có một số
tiến bộ hơn Nam Kỳ, ngưêi vợ Bắc Kỳ và Trung Kỳ có ®ưîc một số quyền
quản lý về tài sản, tuy nhiên, nhìn chung luật về tài sản trong giai đoạn từ
đầu thế kỷ XX đến 1945 vẫn bảo vệ quyền sở hữu tài sản của ngưêi chồng
và gia đình ngưêi chồng, làm cho ngưêi phụ nữ bị lệ thuộc kinh tế vào
ngưêi chồng và gia đình ngưêi chång.n
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